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rung Quốc là nước có số lượng 

người Hoa sống ở nước ngoài 

đông nhất thế giới. Sau khi 

thành lập nước năm 1949, Chính phủ 

nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (gọi 

tắt là Trung Quốc) đã nhanh chóng xây 

dựng cơ cấu và chính sách Kiều vụ, 

trong đó, đưa ra những chính sách và 

biện pháp thiết thực giải quyết thoả 

đáng các vấn đề về quyền lợi chính trị, 

kinh tế, xã hội của Hoa kiều và người 

Hoa còn tồn tại từ thời Dân quốc nhằm 

củng cố niềm tin của họ đối với chính 

quyền mới, từ đó, hưởng ứng và tham 

gia vào công cuộc xây dựng và phát triển 

đất nước. Tuy nhiên, kể từ nửa đầu 

những năm 60 của thế kỷ XX, cuộc 

“Cách mạng văn hoá” mang đậm tư 

tưởng cực tả  đã nổ ra và kéo dài trong 

suốt 10 năm, đã làm cho nền kinh tế của 

nước này rơi xuống bờ vực của sự sa sút 

và những thành quả của chính sách 

Kiều vụ vừa đạt được bị tàn phá nặng 

nề, quyền lợi của Hoa kiều và người Hoa 

chịu tổn thất nghiêm trọng, mối quan hệ 

giữa Trung Quốc với các quốc gia có 

người Hoa sinh sống rơi vào tình trạng 

bế tắc. Chỉ đến khi quan hệ giữa Trung 

Quốc với thế giới được cải thiện và đường 

lối cải cách mở cửa của Trung Quốc được  

tiến hành từ năm 1978, chính sách Kiều 

vụ của Trung Quốc mới có sự thay đổi về 

căn bản. Quan hệ giữa người Hoa, Hoa 

kiều với Trung Quốc được coi trọng, 

quyền lợi về mọi mặt của người Hoa và 

Hoa kiều được đảm bảo, đem lại niềm 

tin vững chắc trong cộng đồng người 

Hoa, Hoa kiều ở trong và ngoài nước, 

góp phần thúc đẩy quan hệ liên kết, hợp 

tác trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, 

văn hoá, xã hội giữa họ với Trung Quốc 

ngày càng chặt chẽ, tạo đà cho Trung 

Quốc ngày càng phát triển và giàu 

mạnh. Để tìm hiểu sự thành công này, 

cần đi sâu làm rõ sự đổi mới trong chính 

sách người Hoa của Trung Quốc từ sau 

cải cách mở cửa đến nay. 

T 
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I. VÀI nét về chính sách người 
Hoa của trung quốc trước cảI 
cách mở cửa (1978) 

Kể từ khi thành lập nước đến trước 

cải cách mở cửa, Trung Quốc đứng trước 

nhiều biến cố chính trị phức tạp. Trên 

thế giới hình thành cục diện hai cực; 

mâu thuẫn Trung - Xô tạo thành sự chia 

rẽ trong phe XHCN hiện diện trên 

trường quốc tế của một số quốc gia Đông 

Nam á mới giành được độc lập đã làm 

cho cục diện chính trị thế giới thay đổi 

sâu sắc. ở trong nước, mặc dù Trung 

Quốc bước vào thời kỳ đầu xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, song, trong nội bộ ban lãnh 

đạo nước này còn tiềm ẩn những luồng 

tư tưởng đối lập nhau. Sự đối lập này đã 

đưa tới kết quả hình thành một chế độ 

tập quyền cao độ về chính trị trong quá 

trình cách mạng dân chủ mới và một thể 

chế kinh tế thống nhất tập trung trong 

quá trình cải tạo XHCN và thực hiện kế 

hoạch 5 năm lần thứ nhất. Thời kỳ này, 

mục tiêu của chính sách và công tác 

Kiều vụ tập trung vào vấn đề người Hoa 

và Hoa kiều ở trong nước. Tuy nhiên, nội 

dung hoạt động của công tác Kiều vụ 

nhất thiết phải tuyệt đối tuân theo tư 

tưởng chỉ đạo của ban lãnh đạo Trung 

Quốc. Về chính sách đối với người Hoa 

và Hoa kiều ở nước ngoài đều phụ thuộc 

vào sự thay đổi của phương châm, chính 

sách ngoại giao của Chính phủ Trung 

Quốc để điều chỉnh.  

Nam 1958, để giảm bớt những rắc rối 

trong quan hệ ngoại giao giữa Trung 

Quốc với các nước Đông Nam á xuất 

phát từ “vấn đề người Hoa”, Chính phủ 

Trung Quốc đã lập kế hoạch sẵn sàng 

tiếp nhận Hoa kiều không muốn ở lại 

hoặc trở thành cư dân của các nước họ 

đang cư trú. Trung Quốc đã nêu ra chính 

sách “Ba tốt”, nghĩa là: Hoa kiều tự 

nguyện gia nhập quốc tịch nước sở tại, 

rất tốt; Hoa kiều tự nguyện giữ quốc tịch 

Trung Quốc cũng rất tốt; Hoa kiều đồng 

ý về nước tham gia xây dựng tổ quốc, 

cũng tốt1, cùng với nhiệm vụ là “động 

viên các yếu tố tích cực của gia quyến 

Hoa kiều, Hoa kiều và học sinh Hoa kiều 

về nước để nhanh chóng xây dựng 

CNXH”2. Chính sách đối với Hoa kiều và 

gia quyến Hoa kiều về nước cũng được 

xác định theo hai phương châm, một là 

“nhất thị đồng nhân, thích đáng chiếu 

cố”, nghĩa là xuất phát từ lợi ích căn bản 

của 600 triệu người lúc đó, Hoa kiều và 

gia quyến về nước cũng giống như nhân 

dân cả nước, đều phải tham gia cách 

mạng và xây dựng CNXH, song căn cứ 

vào đặc điểm khác nhau về các mối liên 

hệ giữa Hoa kiều, gia quyến Hoa kiều 

với nước ngoài, tập quán lao động và tập 

quán sinh hoạt đang được hình thành để 

có sự chăm sóc, giúp đỡ thích đáng, hai 

là “tùng đồng xuất phát, dĩ đồng hoá dị”, 

nghĩa là chính sách kiều vụ phải phục 

tùng chính sách chung của nhà nước, lợi 

ích cục bộ của Hoa kiều và gia quyến 

Hoa kiều về nước phải phục tùng lợi ích 

XHCN chung của nhân dân, với nhiệm 

vụ căn bản là tiến hành giáo dục cải tạo 

đối với Hoa kiều và thân nhân của họ3 
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nhằm xoá bỏ sự đặc thù của Hoa kiều 

cũng như thân nhân của họ sau khi về 

nước. Sau khi Quốc Vụ viện Trung Quốc 

ban bố chỉ thị “Về tiếp đãi và sắp xếp cho 

Hoa kiều trở về Tổ quốc” ngày 2-2-1959, 

các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và các 

hưyện, thị trấn đã lần lượt thành lập các 

Uỷ ban tiếp đãi và sắp xếp cho Hoa kiều 

về nước. Từ năm 1960-1961, Phúc Kiến 

đã sắp xếp cho 31000 người Hoa ở 

Inđônêxia về nước, còn Quảng Đông sắp 

xếp cho 54000 người. Từ năm 1964-1966, 

hai tỉnh này còn tiếp tục sắp xếp cho gần 

20000 người Hoa ở Inđônêxia, Mianma 

và ấn Độ. Sau năm 1960, chính quyền 

các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng 

Tây, Vân Nam đã xây dựng và mở ra 30 

nông trường quốc doanh để Hoa kiều an 

cư, lập nghiệp ổn định. ở công xã nhân 

dân Hoà Thuận thuộc huyện Đằng Sung 

tỉnh Vân Nam, Hoa kiều và gia quyến 

của họ đã tích cực tham gia khai hoang 

được hơn 3000 mẫu đất để trồng trọt, 

làm cho sản lượng lương thực năm 1964 

ở đây tăng gấp hơn 5 lần so với trước khi 

Trung Quốc giải phóng, giải quyết được 

vấn đề lương thực4. Đồng thời, Trung 

Quốc không chỉ mở các trường học bổ túc 

văn hoá cho con em người Hoa ở Nam 

Ninh, Côn Minh và Vũ Hán, mà còn xây 

dựng hơn 100 trường tiểu học ở nông 

trường Hoa kiều và mở trường đại học 

Hoa kiều ở Tuyền Châu, Phúc Kiến. 

Tính đến năm 1964, ở Trung Quốc đã có 

39000 học sinh, trong đó, có hơn 10000 

tốt nghiệp các trường đại học và học 

viện, và có hơn 20000 học sinh tốt 

nghiệp trung học có việc làm5. 

Từ năm 1966-1969, cuộc “Cách mạng 

văn hoá” nổ ra hết sức quyết liệt. Dưới 

tư tưởng chỉ đạo sai lầm “lấy đấu tranh 

giai cấp làm cương lĩnh”, công tác kiều 

vụ bị phê phán là “đường lối Kiều vụ của 

giai cấp tư sản” cần phải đấu tranh. Cán 

bộ từ Trung ương đến địa phương không 

còn coi trọng đặc tính riêng biệt của 

người Hoa, Hoa kiều và Kiều quyến, họ 

nhấn mạnh “dĩ đồng hoá dị” (lấy sự 

giống nhau để thay đổi sự khác nhau) 

một cách phiến diện, không thừa nhận 

mối liên hệ đặc biệt của giữa người Hoa 

hải ngoại với những Hoa kiều và Kiều 

quyến. Cuộc đấu tranh giai cấp này đã 

làm cho chính sách Kiều vụ của Trung 

Quốc bị xâm phạm và can thiệp nghiêm 

trọng, công tác Kiều vụ cơ bản bị đình 

chỉ, các cơ sở bị giải tán, gây thiệt hại 

nặng nề đến quyền lợi vật chất và tinh 

thần của đông đảo Hoa kiều và gia 

quyến hồi hương, kể cả họ hàng và thân 

tộc của họ ở trong nước. Sau những năm 

70 của thế kỷ XX, nhằm tránh thảm hoạ 

của cuộc Cách mạng văn hoá ở Trung 

Quốc đã làm cho số dân di cư mới tăng 

rất nhanh, đặc biệt là những người ở 

khu vực ven biển Phúc Kiến và tỉnh 

Quảng Đông. Tính từ giữa những năm 

70 trở đi, đã có khoảng trên 2,5 triệu 

người Hoa từ Trung Quốc Đại lục, Hồng 

Công, Đài Loan đến định cư ở nước 

ngoài6. Hậu quả từ các cuộc di dân liên 

tiếp cũng như sự sứt mẻ trong quan hệ 

giữa Trung Quốc với người Hoa hải 
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ngoại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

chính sách ngoại giao của Trung Quốc 

trong nhiều năm sau này. 

II. chính sách đối với người 
hoa trong cảI cách mở cửa   

1. Sự đổi mới chính sách đối với người 

Hoa từ 1978 đến cuối thế kỷ XX 

Sau chiến tranh lạnh, hoà bình và 

phát triển đã trở thành nhu cầu của thời 

đại. Trước trào lưu tiến bộ khoa học kỹ 

thuật và đổi mới công nghệ đang diễn ra 

sôi động như vũ bão và những xu hướng 

kinh tế mới có lợi cho sự phát triển của 

các nước trên thế giới đang mở ra triển 

vọng to lớn cho sự liên kết, hoà nhập, 

hoà bình và phát triển mà điển hình là 

xu thế khu vực hoá, toàn cầu hóa, vừa 

hợp tác, vừa cạnh tranh đang được hình 

thành và phổ biến rộng rãi trên toàn cầu, 

đã tác động mạnh mẽ đến các nhà lãnh 

đạo Trung Quốc, buộc họ phải có cái 

nhìn tỉnh táo, sáng suốt và tinh thần 

“thực sự cầu thị” để nhận định chính xác 

về tình hình trong nước và quốc tế, 

nhanh chóng đề ra chính sách điều 

chỉnh kinh tế và chính sách Kiều vụ 

đúng đắn, khách quan, thúc đẩy cải 

thiện quan hệ hợp tác kinh tế với các 

quốc gia trên thế giới và quan hệ với Hoa 

kiều, người Hoa ở trong và ngoài nước, 

đưa kinh tế - xã hội Trung Quốc ngày 

càng phát triển ổn định, đời sống của 

nhân dân kể cả Hoa kiều, người Hoa và 

Kiều quyến ở trong nước không ngừng 

tăng lên. Tháng 12-1978, Hội nghị toàn 

thể lần thứ ba khoá XI của Đảng Cộng 

sản Trung Quốc đã chủ trương tiến hành 

công cuộc cải cách mở cửa, chuyển trọng 

tâm công tác vào lĩnh vực xây dựng và 

phát triển kinh tế đất nước. Trong đó, 

đưa ra chính sách thu hút nguồn vốn và 

khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài 

đến Trung Quốc, đặc biệt là lực lượng 

người Hoa và Hoa kiều hải ngoại. chủ 

trương này đã làm cho công tác Kiều vụ 

của Trung Quốc về cơ bản có sự chuyển 

hướng tích cực. Từ những năm 80 đến 

nay, Trung Quốc đã tiến hành sửa sai, 

xây dựng và điều chỉnh chính sách Kiều 

vụ có lợi cho sự sinh tồn và phát triển 

của người Hoa, Hoa kiều ở trong và 

ngoài nước. Đồng thời, nới lỏng việc hạn 

chế người Hoa xuất nhập cảnh, phê 

chuẩn cho rất nhiều người xuất ngoại với 

lý do đoàn tụ gia đình, thăm thân và  

cho phép lưu học sinh ra nước ngoài. Từ 

năm 1979 - 1985, có 350.000 người 

Trung Quốc ở Đại lục được phép ra nước 

ngoài7, đồng thời, đã đề ra nhiều chính 

sách, biện pháp khuyến khích và ưu đãi 

nhà đầu tư người Hoa hải ngoại mở rộng 

đầu tư, thương mại tại Trung Quốc đóng 

góp vào công cuộc xây dựng kinh tế - 

xã hội của nước này.  

Từ năm 1984, Chính phủ Trung Quốc 

đã điều chỉnh một số nội dung chủ yếu 

của chính sách Kiều vụ như sau: (1) Tán 

thành và khuyến khích người Hoa nhập 
quốc tịch nước cư trú, không thừa nhận 

hai quốc tịch. (2) Nhấn mạnh công dân 

sau khi gia nhập quốc tịch nước cư trú 
được hưởng toàn bộ quyền lợi và nghĩa 

vụ bình đẳng. (3) Không coi việc khuyến 

khích người Hoa gia nhập quốc tịch là 
hành vi bắt buộc, đồng thời Chính phủ 
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Trung Quốc ra sức bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp thực sự và chịu trách nhiệm đối với 

người muốn giữ quốc tịch Trung Quốc. 

(4) Đối với vấn đề người Hoa ở các nước 

Đông Nam á, Trung Quốc đặc biệt chú ý 
và trân trọng đến tính nhậy cảm, tính 

nguyên tắc trong chính sách đối với 

người Hoa của Chính phủ các quốc gia 
này. Việc điều chỉnh này là sự thừa 

nhận và khẳng định về vấn đề người 

Hoa của Chính phủ Trung Quốc, đã giải 
toả được mối lo ngại, thiếu tin tưởng của 

các nước trên thế giới, nhất là các nước 

Đông Nam ¸.           

Cùng với việc điều chỉnh chính sách 
đối với ngưòi Hoa hải ngoại, Chính phủ 
Trung Quốc cũng đề ra những biện pháp 
thiết thực và cụ thể như: xây dựng và 
khôi phục các cơ quan phụ trách về vấn 

đề Kiều vụ nhằm thực hiện và bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của Hoa kiều và 
người Hoa có quốc tịch nước ngoài, đẩy 
mạnh thực hiện các chính sách khuyến 
khích, động viên người Hoa tự nguyện 
nhập quốc tịch Trung Quốc để phát triển 
kinh doanh thương mại và mở rộng giao 

lưu hợp tác cho Tổ quốc. Đồng thời, đưa 
ra những chính sách, biện pháp bảo vệ 
mọi quyền lợi hợp pháp của Hoa kiều về 
nước và Kiều quyến góp phần thúc đẩy 
phát triển đầu mối liên hệ chặt chẽ với 
hải ngoại. 

Sự đổi mới chính sách người Hoa của 
Trung Quốc đã tạo ra sự tin tưởng khá 
cao trong cộng đồng người Hoa và Hoa 
kiều ở trong nước và hải ngoại. Họ đã có 
nhiều đóng góp to lớn trong quá trình 
xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội 

của Trung Quốc kể từ sau cải cách mở 
cửa. Từ 4 đặc khu kinh tế được thành 
lập ở Thâm Quyến, Sán Đầu, Chu Hải, 
Hạ Môn gần kề với khu vực Hồng Kông - 
Ma Cao và các quốc gia Đông Nam ¸, 
nơi có đại bộ phận người Hoa sinh sống. 
Đến nay, đã có rất nhiều thương nhân 
người Hoa hải ngoại đến Trung Quốc mở 
rộng hoạt động đầu tư, thương mại, đóng 
góp cho công cuộc xây dựng công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá của nước này. Chỉ 
trong 28 năm kể từ cải cách mở cửa đến 
cuối năm 2005, Trung Quốc đã thu hút 
được nguồn vốn đầu tư khổng lồ từ nước 
ngoài là 622,4 tỷ USD, trong đó, vốn của 
người Hoa hải ngoại và người Trung Hoa 
ở Hồng Công - Ma Cao và Đài Loan là 
417 tỷ USD, chiếm 67% toàn bộ đầu tư 
của nước ngoài tại Trung Quốc8.  

Ngoài việc thúc đẩy phát triển kinh 

tế, người Hoa, Hoa kiều hải ngoại còn có 

nhiều công lao trong việc phát triển sự 

nghiệp công ích ở cố hương. Chỉ riêng 

tỉnh Quảng Đông, các doanh nghiệp của 

người Hoa hải ngoại và Hồng Công-Ma 

Cao, Đài Loan tại đây đã quyên góp và 

xây dựng sự nghiệp công ích của tỉnh 

này khoản tiền tới 40 tỷ NDT. Để ủng hộ 

cho viêc xây dựng Cung thể thao Bắc 

Kinh chào đón Thế vận hội năm 2008, 

người Hoa hải ngoại đã quyên góp 1 tỷ 

NDT. Đặc biệt là sau khi xảy ra trận 

động đất nặng nề ở Tứ Xuyên, đông đảo 

người Hoa, Hoa kiều đã tích cực quyên 

góp để khắc phục thảm hoạ này. Chỉ 

riêng hai Tập đoàn Cali và Tập đoàn ích 

Hải Cali đã quyên góp hơn 150 triệu 

NDT, Tập đoàn chất dẻo Đài Loan đã 
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quyên góp 1 triệu USD, Tập đoàn Phú Sĩ 

Khang quyên góp 60 triệu NDT9. 

Nhìn chung, từ năm 1978 đến cuối 

thế kỷ XX, cơ cấu và chính sách Kiều vụ 

của Trung Quốc đã từng bước được khôi 

phục, đổi mới về cơ bản. Hệ thống pháp 

luật và qui định mang tính pháp lý cũng 

như các chính sách và biện pháp bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp, chính đáng của 

người Hoa, Hoa kiều đã được xác lập và 

thực thi rộng rãi, đem lại sự đảm bảo về 

quyền lợi chính trị, kinh tế và văn hoá - 

xã hội của người Hoa và Hoa kiều trong 

nước và hải ngoại, đồng thời cũng làm 

cho địa vị và vai trò của người Hoa ngày 

càng được nâng cao. 

2. Sự tiến triển của chính sách đối với 

người Hoa đầu thế kỷ XXI   

Nhận thức được vai trò quan trọng 

của người Hoa, Hoa kiều ở trong và 

ngoài nước đối với việc cải thiện mối 

quan hệ chính trị - ngoại giao giữa 

Trung Quốc với các quốc gia trên thế giới 

cũng như đóng góp cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là 

những cống hiến cho việc kết nối và hoà 

hợp dân tộc giữa người Hoa hải ngoại với 

các thực thể Trung Hoa Đại lục, Hồng 

Công - Ma Cao và Đài Loan. Do đó, 

trong mối quan hệ chính trị –ngoại giao 

và kinh tế giữa Trung Quốc với các quốc 

gia có người Hoa sinh sống và các thực 

thể Trung Hoa như Hồng Kông - Ma Cao 

và Đài Loan ngày càng phát triển theo 

xu thế hội nhập, vào thập niên đầu của 

thế kỷ XXI, Chính phủ Trung Quốc 

đã đưa ra những chính sách, biện pháp 

có hiệu quả và phù hợp với tình hình mới 

nhằm huy động hơn nữa sức mạnh của 

người Hoa, Hoa kiều trong và ngoài nước 

phục vụ cho lợi ích của đất nước họ.  

a) Đối với người Hoa hải ngoại  

Chính sách của Trung Quốc hiện nay 

là cố gắng thu hút một lượng lớn tầng 

lớp nhân tài có chuyên môn cao ở nước 

ngoài về nước lập nghiệp nhằm đẩy 

mạnh công cuộc hiện đại hoá đất nước. 

Do đó, chính sách này được tập trung 

vào các mặt sau: 

(1) Thực sự coi trọng việc bảo vệ 

quyền lợi đầu tư vào trong nước của 
người Hoa hải ngoại. Các địa phương, 
các ngành hữu quan đã chú trọng việc 
cải thiện môi trường và phạm vi đầu tư, 
cùng với việc thu hút thương nhân người 
Hoa, còn chủ động giải quyết khó khăn 

cho nhà đầu tư, tích cực giải quyết 
những sự việc mà thương nhân người 
Hoa khiếu kiện.  

Thời gian này, các ngành hữu quan 

của Chính phủ đã xác lập và ban bố 

“Biện pháp tạm thời xử lý hài hoà vụ án 

kinh tế liên quan đến đến kiều bào người 

Hoa”, xây dựng chế độ thông báo tình 

hình xử lý vụ án kinh tế có liên quan 

đến người Hoa. Đồng thời, thành lập 

đoàn cố vấn dịch vụ pháp luật cho doanh 

nghiệp có vốn người Hoa. Một số địa 

phương còn đề ra những qui định văn 

kiện pháp luật bảo vệ quyền lợi đầu tư 

của người Hoa, thành lập cơ chế điều 

phối công tác Kiều vụ do lãnh đạo nhà 

nước và ngành hữu quan phụ trách quản 

lý để tập trung giải quyết những vấn đề 
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khó khăn, rắc rối quan trọng có liên 

quan đến thương nhân người Hoa.  

(2) Tăng cường thu hút người Hoa hải 

ngoại, lưu học sinh và nhân viên về nước 

lập nghiệp, duy trì phương châm “giúp 

đỡ lưu học sinh, khuyến khích họ về 

nước, làm tốt công tác thu hút nhân tài 

cao cấp có kế hoạch, có trọng điểm”.  

Thời gian qua, Trung Quốc đã xác lập 

kế hoạch trợ cấp kinh phí chuyên môn 
cho lực lượng có kỹ năng và trí thức giỏi, 
bao gồm những kỹ sư, nhân viên kỹ 
thuật và lưu học sinh xuất sắc trở về 
nước (Trung Quốc gọi là các nhân tài ưu 
tú) và các chính sách ưu đãi đối với các 
doanh nghiệp kỹ thuật cao. Đồng thời, 
tìm kiếm các kênh thu hút nguồn vốn ở 
trong nước để giúp cho những nhân tài 
giải quyết khó khăn về công việc và gia 
đình như xin ngân sách tài trợ, vay của 
ngân hàng, xin quĩ đầu tư cho lập 
nghiệp… Đặc biệt, họ còn đề ra chính 
sách và chế độ ưu đãi cho con em Hoa 
kiều học Đại học và Trung học chuyên 
nghiệp ở trong nước bình đẳng như học 
sinh Hồng Kông - Ma Cao và Đài Loan. 

Ngoài ra, Trung Quốc còn đề xuất 

những biện pháp cụ thể như thành lập 

các loại quĩ hỗ trợ cho lưu học sinh người 

Hoa đạt trình độ cao về nước, được đông 

đảo người Hoa, Hoa kiều ở nước ngoài 

tin tưởng và ủng hộ. Vào cuối năm 2006, 

đã có 250.000 lưu học sinh về nước lập 

nghiệp10. Năm 2007, 16 ngành chức 

năng của Quốc vụ viện Trung Quốc còn 

ban bố “ý kiến về xây dựng con đường 

xanh trong công tác nhân tài lưu học hải 

ngoại về nước”, trong đó đã yêu cầu: Dự 

án khoa học kỹ thuật quan trọng và Quĩ 

chuyên môn như: Quĩ khoa học tự nhiên, 

Dự án 863, Dự án 973 phải phân chia 

bình đẳng cho những lưu học sinh đạt 

trình độ cao, nhất là phải trợ giúp kinh 

phí chuyên môn cho những người đặc 

biệt xuất sắc. Đối với những người xây 

dựng doanh nghiệp kỹ thuật cao, sẽ được 

hưởng chế độ ưu đãi của loại doanh 

nghiệp này.  

b) Đối với người Hoa, Hoa kiều ở  
trong nước 

Kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản 

Trung Quốc lần thư 16 (11-2002), Trung 

Quốc đặc biệt chú trọng đến tình hình 

đời sống và quyền lợi của người Hoa và 

thân nhân của họ ở trong nước. Uỷ ban 

Thường vụ Bộ chính trị và Hội nghị toàn 

thể Quốc vụ viện đã mở Hội nghị chuyên 

đề trực tiếp nghe báo cáo tình hình thực 

hiện công tác Kiều vụ và đưa ra ý kiến 

chỉ đạo. Năm 2006, Uỷ ban Thường vụ 

Đại hội đại biểu toàn quốc đã tiến hành 

rà soát việc thực hiện Luật bảo vệ quyền 

lợi của Hoa kiều và Kiều quyến về nước, 

đồng thời đã đưa ra nhiều ý kiến chỉ đạo.  

Đặc biệt, vào tháng 8-2006, sau khi 

đoàn công tác đứng đầu là Uỷ viên Quốc 

vụ Đường Gia Triền đến tỉnh Quảng Tây, 

miền Nam Trung Quốc để khảo sát, điều 

tra một loạt vấn đề phát sinh ở các nông 

trường có phần lớn người Hoa, Quốc vụ 

viện đã thành lập tiểu tổ công tác “cải 

cách và phát triển nông trường người 

Hoa” bao gồm lãnh đạo của Uỷ ban cải 

cách và phát triển, cán bộ của 18 Bộ, 

ngành và chính quyền hai tỉnh Quảng 
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Đông và Quảng Tây. Trên cơ sở điều tra 

nghiên cứu, đã đưa ra ý kiến cần phải 

đẩy mạnh cải cách và phát triển các 

nông trường này và đến tháng 2-2007, 

Quốc vụ viện đã triệu tập Hội nghị công 

tác của 7 tỉnh (địa khu) nhằm triển khai 

công tác cải cách và phát triển một cách 

toàn diện.  

Hiện nay, việc thực hiện chủ yếu được 

dựa trên nguyên tắc: thực hiện tại chỗ, 

phân loại chỉ đạo, ổn định trước mắt, 

nhìn về lâu dài, coi trọng như nhau, 

chăm sóc thích đáng, Trung ương ủng hộ, 

địa phương phụ trách. Biện pháp cụ thể 

được thể hiện trong một số mặt sau: 

(1) Thực hiện cải cách thể chế lãnh 

đạo và thề chế kinh doanh, xoá bỏ chức 

năng làm công tác xã hội và giải quyết 

thoả đáng mối quan hệ giữa nông trường 

và người lao động. Trong đó, về thể chế 

lãnh đạo, xác định rõ nông trường người 

Hoa dưới sự lãnh đạo của chính quyền 

địa phương, địa phương hướng dẫn nông 

trường cải cách theo đặc điểm riêng có 

của họ. Chẳng hạn như: nông trường có 

thể xây dựng thành thị trấn, thành lập 

khu vực tự quản lý, chuyển sang doanh 

nghiệp sản xuất hoặc thành lập tổ chức 

kinh tế hợp tác. Về thể chế kinh doanh, 

yêu cầu phải ổn định quyền hạn đất đai 

nhận khoán, kéo dài thời hạn khoán, xác 

định chi phí khoán hợp lý. Đồng thời, 

cho phép con cái của người nhận khoán 

được tiếp tục nhận khoán sau khi đã về 

hưu. Đối với chức năng xã hội như y tế, 

giáo dục, pháp luật… mà nông trường 

đảm nhiệm trước đây sẽ bãi bỏ. Từ năm 

2007, hàng năm nhà nước sẽ cấp kinh 

phí trợ giúp. Về quan hệ lao động, xác 

định rõ biện pháp xử lý việc nợ kéo dài 

tiền công của người lao động và có qui 

định về bồi thường thiệt hại kinh tế cũng 

như việc tiếp nối quan hệ bảo hiểm cho 

người lao động. 

(2) Thu hút người Hoa hải ngoại và 

lưu học sinh và nhân viên về nước lập 

nghiệp, nhất quán duy trì phương châm 

“giúp đỡ lưu học sinh, khuyến khích về 

nước, làm tốt công tác thu hút nhân tài 

cao cấp có kế hoạch, có trọng điểm”. 

Trong đó, có kế hoạch trợ cấp kinh phí 

chuyên môn cho nhân tài ưu tú về nước 

và chính sách ưu đãi đối với các doanh 

nghiệp kỹ thuật cao. Đồng thời, xây 

dựng cơ chế thu hút các nguồn vốn trong 

nước như nhà nước tài trợ, ngân hàng 

cho vay, đầu tư cho việc lập nghiệp… 

giúp cho nhân viên và lưu học sinh giải 

quyết khó khăn về công việc và gia đình. 

Đặc biệt, có chính sách và chế độ ưu đãi 

đối với con em Hoa kiều học Đại học và 

Trung học chuyên nghiệp ở trong nước 

bình đẳng như người Hồng Kông - Ma 

Cao và Đài Loan.  

Về biện pháp, Trung Quốc đã đề ra 

phương hướng giúp đỡ các nông trường 

người Hoa tăng nhanh tốc độ cải cách và 

phát triển. Trong kế hoạch 5 năm lần 

thứ 11, đã đưa ra những chính sách đầu 

tư vào xây dựng cơ bản, khai thác các 

nguồn vốn và nguồn chi của chính quyền 

địa phương cho sản xuất, kinh doanh 

nông nghiệp của nông trường, ưu tiên 

các dự án an toàn nước sạch, xây dựng 
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đường sá, hệ thống khí đốt và sự nghiệp 

công cộng ở nông thôn. Đồng thời, thực 

hiện miễn giảm chi phí đất khoán, bồi 

thường thích đáng cho nông dân chuyển 

đổi đất đai hoặc cho vay với lãi suất thấp 

nhằm phát triển kinh tế gia đình của 

công nhân viên nông trường. Đặc biệt, 

năm 2006, Quốc vụ viện đã áp dụng 

phương thức tổng hợp thanh khoản, 

phân loại xử lý, đã miễn giảm 66, 76% 

nợ của nông trường người Hoa11. 

Nhằm thúc đẩy phát triển lập nghiệp 

và tạo việc làm, nhà nước đã có chính 

sách mở rộng việc bồi dưỡng, đào tạo kỹ 

năng nghề nghiệp hay triển khai các 

dịch vụ tìm việc làm miễn phí cho con 

em người Hoa, giúp họ có công ăn việc 

làm ổn định. Năm 2007, nhà nước đã cấp 

51,42 triệu NDT để trợ giúp lần đầu cho 

nông trường12. Những chính sách này 

đã và đang góp phần thay đổi lại bộ mặt 

của nông trường, giúp cho nông trường 

tiếp tục phát triển. Hơn nữa, quyền lợi 

về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội 

của người Hoa phần nào được bảo đảm 

hơn trước, sẽ làm cho họ thêm tin tưởng 

vào chính sách của nhà nước, càng tích 

cực đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp 

phát triển đất nước.   

III. nhận xét chung 

Kể từ năm 1978, Chính phủ Trung 

Quốc với sự chuyển biến sâu sắc về tư 
duy phát triển trong thời kỳ mới, 
đã phát động thực hiện công cuộc cải 
cách mở cửa hướng vào mục tiêu phát 
triển kinh tế. Trung Quốc đã đề ra chính 
sách thu hút nguồn vốn, thiết bị, kỹ 

thuật quản lý hiện đại của nước ngoài, 

đồng thời, khuyến khích các doanh 
nghiệp, tập đoàn nước ngoài, đặc biệt là 
thương nhân người Hoa, Hoa kiều hải 
ngoại đầu tư vào Trung Quốc. Nhằm 
thúc đẩy tốc độ và phạm vi đầu tư, 
Trung Quốc đã nhanh chóng cải thiện 
môi trường đầu tư, sửa đổi các chính 
sách, luật pháp và qui chế đầu tư phù 
hợp. Đặc biệt, đã chú trọng đến hệ thống 
văn bản mang tính pháp luật bảo vệ 
quyền lợi của người Hoa, Hoa kiều và 
thân nhân của họ. Điều này đã làm cho 
các doanh nghiệp và tập đoàn xuyên 
quốc gia của người Hoa, Hoa kiều trên 
thế giới ngày càng tin tưởng vào chính 
sách mở cửa của Trung Quốc. Do đó, từ 
khi cải cách mở cửa đến nay, Trung 
Quốc không chỉ tiếp nhận được một khối 
lượng vốn đầu tư dồi dào của rất nhiều 
doanh nghiệp và tập đoàn xuyên quốc 

gia của người Hoa, Hoa kiều trên thế 
giới chuyển tới, mà hoạt động đầu tư và 
kinh doanh của các doanh nghiệp, tập 
đoàn người Hoa tại Trung Quốc cũng 
ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt 
được hiệu quả cao, góp phần rút ngắn 

quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
của Trung Quốc.   

Trước những hiệu quả rõ rệt trong 

việc thu hút tiềm lực người Hoa ở trong 

và ngoài nước, từ đầu thế kỷ XXI, Trung 

Quốc đã tiếp tục triển khai chính sách 

người Hoa với mục tiêu lớn hơn. Họ 

không chỉ nêu ra phương châm phải 

nắm vững tình hình, tìm hiểu tâm lý và 

bảo vệ lợi ích của người Hoa, Hoa kiều 

và gia quyến nhằm phát huy hơn nữa 
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tiềm lực của họ, đặc biệt là các doanh 

nghiệp và tập đoàn người Hoa hải ngoại 

cho sự phát triển của Trung Quốc, mà 

còn hướng tới việc giáo dục và đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức cho lớp người Hoa 

mới. Bên cạnh việc bảo đảm cung cấp 

giáo trình, mời giáo viên giỏi hay xây 

dựng mạng lưới giáo dục Hoa văn cho 

con em người Hoa ở trong nước, Chính 

phủ đã ban bố một loạt chính sách, pháp 

luật về thu hút nhân tài, xây dựng kho 

dữ liệu thông tin, thành lập quĩ thu hút 

tri thức và hệ thống phục vụ cho lưu học 

sinh về nước trong các khu vực kỹ thuật 

công nghệ cao, nhằm mục đích khai thác 

và thu hút có hiệu quả tối ưu nguồn 

nhân lực người Hoa có kiến thức tiên 

tiến và lành nghề ở hải ngoại. Mục tiêu 

quan trọng hơn cả là tiến tới thành lập 

một “mặt trận thống nhất yêu nước” góp 

phần tăng cường “lực hướng tâm” và sự 

đồng cảm của người Hoa, Hoa kiều đối 

với Tổ quốc, đồng thời, thông qua mối 

liên kết giữa người Hoa với Đài Loan để 

dẫn dắt Đài Loan hoà nhập với Tổ quốc. 

Có thể thấy rằng, với mục tiêu thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

ổn định chính trị, giữ gìn sự đoàn kết và 

hoà hợp dân tộc, từ những năm đầu thập 

kỷ mới, chính sách Kiều vụ của Trung 

Quốc đã và đang được tiến hành một 

cách có kế hoạch với nội dung khá hoàn 

chỉnh. Điều này không chỉ làm cho đông 

đảo người Hoa, Hoa kiều trong và ngoài 

nước càng tin tưởng vào Trung Quốc 

trong việc làm hoà dịu hơn nữa “vấn đề 

người Hoa” mà còn làm cho mối quan hệ 

về cội nguồn dân tộc cũng như quan hệ 

hợp tác kinh tế giữa người Hoa, Hoa 

kiều với Trung Quốc ngày càng gắn bó 

và phát triển. 
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